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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 
Nằm trong mục tiêu chung về chiến lược phát triển giáo dục 

đến năm 2010 về đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương 
trình giáo dục trình độ đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng 
yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi 
mới phương pháp dạy - học. Trong khuôn khổ Dự án đào tạo giáo 
viên trung học cơ sở “Lower Secondary Teacher Training Project” – 
VIE 1718 đã triển khai xây dựng và thực hiện đồng bộ chương trình 
và giáo trình đào tạo giáo viên THCS trình độ Cao đẳng. Để góp 
phần đánh giá kết quả hoạt động của dự án, chúng tôi chọn đề tài: 
“ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CĐSP MỚI 
ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN ”  thông qua việc đánh giá của các giảng 
viên đã tham gia giảng dạy chương trình mới tại một số trường 
CĐSP.  
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2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: nhằm đánh giá những tác 
động của dự án đào tạo giáo viên THCS đối với giảng viên thông qua 
thực hiện chương trình cao đẳng sư phạm mới (CĐSP).  

3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài: đánh giá tác động thông qua 
đánh giá của các giảng viên CĐSP ở một số  trường  CĐSP.  

4. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu: nghiên cứu lý luận, hồi 

cứu tư liệu, điều tra xã hội học, chuyên gia, thống kê toán học (sử 

dụng phần mÒn SPSS, phiên bản 13.0 để xử lý và phân tích số liệu).  

5. Đối tượng nghiên cứu: Là những người giảng viên được 
chọn tham gia giảng dạy chương trình CĐSP mới. 

6. Phạm vi, thời gian khảo sát: các giảng viên có tham gia 
giảng dạy chương trình CĐSP mới.  Năm 2007, 2008. 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU:  
1.1. Đặt vấn đề: 

Do sự yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội đối với việc đào 
tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Do sự phát triển mạnh, 
nhanh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ thể 
hiện qua các lý thuyết, các thành tựu mới và khả năng ứng dụng cao, 
rộng và nhanh vào thực tế buộc Chương trình (CT), sách giáo khoa 
(SGK) phải luôn được xem xét, điều chỉnh.  

Với yêu cầu và mục tiêu đã nêu Dự án đào tạo giáo viên trung 
học cơ sở (TTC) – VIE 1718 được thành lập theo Quyết định 
494/QĐ- TTg ngày 23 tháng 5 năm 2000. Một trong số các hoạt 
động của TTC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH trên cơ sở 
tăng cường năng lực cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên trung 
học cơ sở nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình CĐSP mới 
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quán triệt những tư tưởng chỉ đạo trong các văn kiện: Văn kiện Đại 
hội IX của Đảng (4/2001); Luật Giáo dục (12/1998); Chiến lược phát 
triển Giáo dục giai đoạn 2001 –2010; Kế thừa những ưu điểm, khắc 
phục những nhược điểm trong chương trình cũ, tiếp thu các kết quả 
nghiên cứu. 

Chương trình CĐSP mới được tiếp tục đổi mới theo 4 định hướng 
sau: 1. Thiết thực và tiềm lực ; 2. Kiến thức và năng lực; 3. Phương 
pháp dạy và phương pháp học và 4. Chỉ đạo của Bộ Giáo dục & đào 
tạo và chủ động cơ sở. 

Chương trình CĐSP mới sẽ tích hợp nội dung để tiến đến giảm 
số môn học, tinh giản nội dung và tăng cường mối liên hệ giữa các 
nội dung, chuyển một số nội dung thành hoạt động giáo dục để góp 
phần giảm nhẹ gánh nặng học tập ở các cấp mà không giảm trình độ 
của CT. Một trong những trọng tâm của đổi mới Chương trình CĐSP 
mới là tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện học 
dựa vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh với sự tổ chức và 
hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm phát triển tư duy độc lập, 
sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi 
dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập. Dự 
án TTC thực hiện đổi mới Chương trình CĐSP mới theo quá trình 
đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện, đánh 
giá kể cả việc đổi mới cách xây dựng chương trình, từ quan niệm cho 
đến quy trình kỹ thuật và đổi mới những hoạt động quản lý cả quá 
trình này. Do đó trong bản luận văn này, chúng tôi đã nghiên cứu xây 
dựng tiêu chí cho việc đánh giá tác động của chương trình CĐSP mới 
đối với giảng viên Cao đẳng sư phạm .  
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Tuy nhiên, việc đánh giá tác động của chương trình CĐSP 
mới đối với giảng viên CĐSP thì đây là đề tài mới được đề xuất và 
được dự án quan tâm, hỗ trợ thực hiện, vì kết quả của đề tài sẽ góp 
phần đánh giá kết quả triển khai của dự án VIE – 1718. 

1.2. Xu hướng đào tạo giáo viên THCS trong thời đại ngày nay  

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, hướng tới 
nền kinh tế tri thức, tới xã hội học tập, với những thay đổi sâu sắc 
trong vai trò chức năng của người GV thì công tác đào tạo giáo viên 
(ĐTGV) ở mỗi nước đang phải lựa chọn cách giải quyết các mối 
quan hệ sao cho phù hợp với tình cảnh của mình. Việc ĐT bồi dưỡng 
đội ngũ giảng viên SP cần được quan tâm đặc biệt.   

 

1.3. Định hướng đổi mới GD THCS đào tạo GVTHCS ở nước ta. 

Nghị định 90/CP ngày 24.11.1993; Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng Cộng sản Việt Nam lần thức VI và VII; Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII (1/1993).  

1.4. Yêu cầu Đào tạo GV THCS trình độ CĐSP: Mục tiêu đặt ra 
cho việc đào tạo GV THCS – hoàn thành chương trình ĐT CĐSP 
mới là học viên tốt nghiệp phải có những phẩm chất và năng lực cần 
thiết về: Về phẩm chất; Về nghiệp vụ. 

1.5. Định hướng đổi mới chương trình đào tạo giáo viên THCS 
trình độ CĐSP:  Định hướng 1: Thiết thực và tiềm lực; Định hướng 
2: Kiến thức và năng lực; Định hướng3: Phương pháp dạy và phương 
pháp học; Định hướng 4: Chỉ đạo của Bộ và chủ động của cơ sở.  
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1.6. Chương trình CĐSP mới và việc triển khai ở các trường 
CĐSP: Chương trình (CT) phản ảnh mối quan hệ tương tác giữa các 
thành phần cấu trúc của quá trình đào tạo: mục tiêu, nội dung, 
phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá, trong đó mối quan hệ 
giữa mục tiêu - nội dung - phương pháp là cốt lõi. Chương trình 
CĐSP được xây dựng ở 3 cấp độ: 1. Chương trình khung; 2. Chương 
trình ngành học; 3. Chương trình môn học/ học phần như học phần 
phân loại thực vật không dùng cho phân môn.  

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI KHẢO SÁT 

2.1. Mục đích và Nội dung xây dựng bộ phiếu khảo sát: Đánh giá 

tác động của Dự án đào tạo giáo viên THCS đối với giảng viên thông 

qua thực hiện chương trình CĐSP mới nhằm: chuyển biến của giảng 

viên nhận thức về mục tiêu đào tạo, hoạt động đào tạo về chuyên môn 

theo Chương trình CĐSP mới; về nghiệp vụ sư phạm theo Chương 

trình CĐSP mới; về sử dụng trang thiết bị, tài liệu; về Kiểm tra - 

Đánh giá. 

2.2. Triển khai khảo sát: Chọn lựa các phương pháp nghiên cứu 
phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu. Thiết kế công 
cụ nghiên cứu. Trong đợt điều tra khảo sát đánh giá Chương trình, 
mẫu điều tra được lấy từ các trường CĐSP có tham gia giảng dạy 
chương trình. Đối tượng điều tra là tất cả các giảng viên đã tham gia 
giảng dạy theo chương trình.   

Tình hình chung về đối tượng điều tra:  

* Trường: Có 55 trường Đại học, CĐSP. Ngoài ra còn Hội thảo ở Hà 

Nội; Tp HCM được coi như một đơn vị. Vùng miền: có tất cả 8 vùng.  
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Số lượng phiếu điều tra thu thập được:  

Stt Trường/ Vùng miền   Số lượng 

1. Đồng bằng Sông Hồng  480 
1 Hà Nội 37 
2 Vĩnh Phúc 79 
3 Bắc Ninh 96 
4 Hà Tây 8 
5 Hải Dương 40 
6 Hải Phòng 39 
7 Hưng Yên 32 
8 Thái Bình 58 
9 Hà Nam 29 

10 Nam Định 31 
11 Ninh Bình 31 

2. Đông Bắc 320 
12 Hà Giang 14 
13 Bắc Kan 25 
14 Tuyên Quang 31 
15 Lào Cai 25 
16 Yên Bái 26 
17 Thái Nguyên 47 
18 Lạng Sơn 48 
19 Quảng Ninh 28 
20 Bắc Giang 44 
21 Phú Thọ 32 

3. Tây Bắc 100 
22 Điện Biên 9 
23 Sơn La 58 
24 Hòa Bình 33 

4. Bắc Trung Bộ  146 
25 Thanh Hãa 21 
26 Nghệ An 44 
27 Hà Tĩnh 33 
28 Quảng Trị 26 
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29 Thừa Thiên Huế 22 
5. Duyên hải Nam Trung Bộ  223 

30 Quảng Nam 30 
31 Quảng Ngãi 26 
32 Bình Định 83 
33 Phú Yên 76 

34 Khánh Hòa 8 
6. Tây Nguyên  123 

35 Kon Tum 14 
36 Gia Lai 36 
37 §ak Lak 32 
38 Lâm Đồng 41 

7. Đông Nam Bộ 224 
39 Ninh Thuận 30 
40 Bình Thuận 15 
41 Bình Phước 22 
42 Tây Ninh 40 
43 Bình Dương 31 
44 Đồng Nai 28 
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 30 
46 Hồ Chí Minh 28 

8. Đồng bằng sông Cửu Long 304 
47 Long An 11 
48 BÕn Tre 18 
49 Đồng Tháp 28 
50 An Giang 43 
51 Kiên Giang 21 
52 Cần Thơ 31 
53 Sóc Trăng 79 
54 Bạc Liêu 11 
55 Cà Mau 62 

Hội thảo chung (Hà Nội và Tp.HCM) 114 
 Tổng 2034 

* Chức vụ: Hiệu trưởng/Hiệu phó, Trưởng/Phó Khoa Trưởng/Phó 

phòng ban, Tổ trưởng Bộ môn, Giảng viên. 
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Stt Chức vụ Số lượng  

1 Hiệu trưởng-Hiệu phó 9 

2 
Trưởng- Phó  Khoa, Phòng 
Ban 221 

3 Tổ trưởng-Tổ phó Bộ môn 243 
4 Giảng viên 1561 
 Tổng 2034 

* Khối ngành: Một số khối ngành chính sau đây: Khối ngành Khoa 
học tự nhiên (Tự nhiên, Khoa học cơ bản, Tin học), Khối ngành 
Khoa học xã hội – nhân văn (Xã hội, Nhạc Họa TD), Khối ngành 
Khoa học Giáo dục  (Tâm lý - Giáo dục, M¸c-Lªnin, Tiểu học). 

Stt Khối ngành khoa học Số lượng  
1 Khoa học tự nhiên  872 
2 Khoa học xã hội – nhân văn  738 
3 Khoa học Giáo dục 424 
 Tổng 2034 

Ma trận phân bố các câu hỏi và năng lực người trả lời:  
Item Estimates (Thresholds)                                                                                           

all on gv_quest (N =2034  L = 60 Probability Level= .50)                                                                             
---------------------------------------------- 
  4.0                                                           
                                 | 
                                 | 
                                 |      57.4 
                                 | 
                                 | 
                                 |      53.4 
                                 |      54.4 
                                 | 
                                 | 
  3.0                            |      62.4 
                                 |      58.4   60.4 
                                 |      55.4    
                                 |      25.5   56.4 
                             X   |      43.4 
                                 | 
                                 |      24.5   59.4 
                                 | 
                             X   |      26.5 
                             X   |      48.2 
                                 |      23.5   52.2 
                             X   |      29.5 
                             X   |      32.5   35.5 
  2.0                        X   |      14.5   27.5 
                            XX   |      21.5   28.5   31.5   50.2 
                             X   |      30.5   34.5   46.2 
                           XXX   |      15.5   22.5   49.2 
                          XXXX   | 
                           XXX   |       7.5   20.5   45.2 
                         XXXXX   |      19.5 
                        XXXXXX   |      12.5   13.5   17.5   18.5 
                     XXXXXXXXX   | 
                    XXXXXXXXXX   |      11.5   16.5 
                       XXXXXXX   |      24.4 
                   XXXXXXXXXXX   |       8.5   10.5   25.4   33.5 
                    XXXXXXXXXX   |       5.5    9.5   43.3   44.4 
                  XXXXXXXXXXXX   | 
  1.0             XXXXXXXXXXXX   |      29.4   42.5 
                XXXXXXXXXXXXXX   |      32.4   35.4 
                XXXXXXXXXXXXXX   |      37.5   38.5 
              XXXXXXXXXXXXXXXX   |       6.5   28.4   30.4 
               XXXXXXXXXXXXXXX   |      36.5 
           XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   |      26.4   27.4   31.4   34.4   41.5   47.2   51.2 
           XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   |      14.4 
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   |      40.5 
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   | 
              XXXXXXXXXXXXXXXX   |      21.4   24.3 
            XXXXXXXXXXXXXXXXXX   |      23.4   29.3   39.5 
               XXXXXXXXXXXXXXX   | 
              XXXXXXXXXXXXXXXX   |      15.4   22.4   35.3 
             XXXXXXXXXXXXXXXXX   |      30.3   32.3   44.3   53.3 
   .0           XXXXXXXXXXXXXX   |      25.3   34.3   62.3 
                  XXXXXXXXXXXX   |      28.3   33.4 
                    XXXXXXXXXX   |      31.3   44.2   54.3 
                      XXXXXXXX   |       3.4   12.4   13.4   19.4   29.2   57.3 
                      XXXXXXXX   |      16.4   17.4   27.3 
                         XXXXX   |       7.4   20.4   24.2   30.2   36.4 
                           XXX   |       4.4   10.4   11.4   14.3   26.3   58.3    
                           XXX   |       8.4   18.4   34.2   35.2   42.4   55.3   56.3   60.3 
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                           XXX   |       5.4    9.4   37.4 
                           XXX   |       2.4    6.4   21.3   32.2   38.4   40.4 
                           XXX   |      33.3   59.3 
                             X   |       1.4   22.3   28.2   31.2   41.4 
                             X   |      23.3   43.2 
                             X   |      15.3   39.4 
 -1.0                        X   |      36.3   42.3 
                             X   |      14.2   25.2   27.2 
                                 |      41.3 
                                 |       4.3   16.3   19.3   21.2   26.2   37.3   40.3 
                                 |      33.2   36.2 
                             X   |       7.3   12.3   17.3   38.3 
                                 |       3.3   10.3   39.3 
                                 |       5.3    8.3   11.3   13.3   20.3   22.2 
                                 |       9.3   23.2   37.2   42.2 
                                 |       4.2    6.3   18.3 
                                 |       1.3 
                                 |      38.2   40.2 
                                 |       2.3   15.2   19.2   41.2 
 -2.0                            |       1.2   39.2 
                                 |       5.2   17.2 
                                 |       3.2   12.2 
                                 |       7.2   16.2   20.2 
                                 |       8.2   18.2 
                                 |       2.2   10.2 
                                 |      13.2 
                                 |       6.2   11.2 
                                 |       9.2 
                                 | 
                                 |      53.2    
                                 |      57.2 
 -3.0                            |      60.2 
                                 |      58.2 
                                 |      54.2   55.2   56.2   59.2                                     
 -4.0                            | 

---------------------------------------------- 
  Each X represents    5 students 
Căn cứ vào các thông tin thu được và nhìn trên bảng phân bố các câu 
hỏi và năng lực người trả lời, nghiên cứu cho thấy nhóm câu hỏi này 
có Mean và SD đáp ứng đủ điều kiện cần thiết cho việc thiết lập mô 
hình theo như lý thuyết mô hình Rasch. Do đó, có thể kết luận rằng 
dữ liệu hoàn toàn phù hợp với mô hình Rasch. Từ ma trận phân bố 
các câu hỏi và năng lực người trả lời cho thấy: 
Giảng viên có xu hướng đánh giá cao năng lực tư vấn, thiết kế và tổ 
chức thực hiện kế hoạch, giám sát đánh giá kết quả hoạt động.  
Kiểm tra mức độ phù hợp của các câu hỏi (item): GV_Quest         
                                                                                                  
Item Fit                                                                                                              
 all on gv_quest (N =2034 L = 60 Probability Level= .50)   
==============================================                                                                                                                        
 MNSQ    .63       .67       .71       .77       .83       .91      1.00      1.10      1.20      1.30      1.40     
----------+--------+------+--------+--------+- 
  1 item 1                              .                             |        *                    . 
  2 item 2                              .                             |       *                     . 
  3 item 3                              .                             |               *             . 
  4 item 4                              .                             |                  *          . 
  5 item 5                              .                  *          |                             . 
  6 item 6                              .                          *  |                             . 
  7 item 7                              .                 *           |                             . 
  8 item 8                              .                  *          |                             . 
  9 item 9                              .            *                |                             . 
 10 item 10                             .              *              |                             . 
 11 item 11                             .    *                        |                             . 
 12 item 12                             .    *                        |                             . 
 13 item 13                             .        *                    |                             . 
 14 item 14                             .                             *                             . 
 15 item 15                             .                *            |                             . 
 16 item 16                             .              *              |                             . 
 17 item 17                             .     *                       |                             . 
 18 item 18                             .*                            |                             . 
 19 item 19                             .     *                       |                             . 
 20 item 20                            *.                             |                             . 
 21 item 21                             .                         *   |                             . 
 22 item 22                             .                    *        |                             . 
 23 item 23                             .           *                 |                             . 
 24 item 24                             .                             |                             .                  * 
 25 item 25                             .                             |                             .     * 
 26 item 26                             .                           * |                             . 
 27 item 27                             .                             *                             . 
 28 item 28                             .                             |      *                      . 
 29 item 29                             .                             |        *                    . 
 30 item 30                             .                             |                      *      . 
 31 item 31                             .                             |*                            . 
 32 item 32                             .                             |      *                      . 
 33 item 33                             .                             |         *                   . 
 34 item 34                             .                             |                        *    . 
 35 item 35                             .                             |               *             . 
 36 item 36                             .                          *  |                             . 
 37 item 37                             .                           * |                             . 
 38 item 38                             .               *             |                             . 
 39 item 39                             .                *            |                             . 
 40 item 40                             .                           * |                             . 
 41 item 41                             .                         *   |                             . 
 42 item 42                             .                          *  |                             . 
 43 item 43                             .                             |                *            . 
 44 item 44                             .                             |                             .         * 
 45 item 45                             .                             |                   *         . 
 46 item 46                             .                             |           *                 . 
 47 item 47                             .                             |           *                 . 
 48 item 48                             .                             |       *                     . 
 49 item 49                             .                             |                *            . 
 50 item 50                             .                             |             *               . 
 51 item 51                             .                             |          *                  . 
 52 item 52                             .                             |       *                     . 
 53 item 53                             .                     *       |                             . 
 54 item 54                             .                         *   |                             . 
 55 item 55                             .                        *    |                             . 
 56 item 56                             .                           * |                             . 
 57 item 57                             .                    *        |                             . 
 58 item 58                             .                    *        |                             . 
 59 item 59                             .                    *        |                             . 
 60 item 60                             .                    *        |                             . 
_______________________________________________________________________________  
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Khi kiểm tra mức độ phù hợp của các câu hỏi (items), kết quả thu 
được trong file GV_Quest cũng cung cấp thông tin để kiểm tra mức 
độ phù hợp của các câu hỏi thông qua bảng dưới đây: 

  Phân tích bộ 60 câu hỏi đều có tính INFIT MNSQ ở trong 
khoảng (0.77 – 1.30) do đó chúng đã tạo thành một cấu trúc đo. Biểu 
đồ trên thể hiện mức độ phù hợp của các câu hỏi ngoại trừ câu 20, 
câu 24, câu 25, câu 44 nằm ngoài cấu trúc đo (0.77 – 1.30) do thiết 
kế những câu hỏi (20,24,25,44) khó đưa ra được câu trả lời tốt đối 
với người được hỏi. Trong bảng thu thập thông tin, các câu trên là 
những thông tin về: 

Câu 20, 24, 25: ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ NGHIỆP VỤ 
Trong hoạt động đào tạo về nghiệp vụ sư phạm theo CT CĐSP mới, 

Thầy/Cô đã đáp ứng từng mục dưới đây ở mức độ nào? ( 1 là đáp 

ứng thấp nhất – 5 là đáp ứng cao nhất). 
Câu Hoạt động đào tạo về nghiệp vụ sư phạm: 

1 2 3 4 5 

20  Cách tiếp cận tích cực hoá hoạt động học      

24 Theo cách tiếp cận giáo viên là trung tâm      

25 Phương pháp thuyết trình      

 Câu 44: đánh  giá chung 

 Thầy / Cô, đã được bồi dưỡng để dạy tích hợp chuyên môn với 

nghiệp vụ ở mức độ nào?     Chưa được bồi dưỡng 

                 Tương đối đầy đủ                    

                 Đầy đủ 
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                 Rất đầy đủ           

Đây là những câu hỏi mà nghiên cứu xác định là có liên quan đến 
quá trình đánh giá tác động của chương trình CĐSP đến giảng viên 
và vấn đề chính là đánh giá sự chuyển biến về nghiệp vụ của giảng 
viên, nhưng kết quả phân tích từ mô hình Rasch lại không cho thấy 
sự liên kết. Thực chất những thông tin này không phải là không đóng 
vai trò quan trọng tạo để đánh giá Giảng viên sư phạm; Nhưng rất có 
thể theo Giảng viên hoặc những người tham gia trả lời phiếu thì 
những phần đánh giá này có thể thông tin này không quan trọng đối 
với việc đánh giá đội ngũ Giảng viên của họ hay vì người trả lời 
không muốn đề cập sâu đến việc đánh giá nghiệp vụ này. Các thông 
tin trên thu được theo mô hình phân tích có độ tin cậy kém hơn so 
với những câu hỏi khác - nằm ngoài khoảng cho phép theo phân tích 
mô hình Rasch nhưng những câu hỏi (20,24,24,44) vẫn đảm bảo thu 
thập một số  thông tin cho phần đánh giá Giảng viên nên sẽ không 
ảnh hưởng nhiều cho việc phân tích để tạo thành một nhóm/miền đo 
xác định. Điều này có nghĩa là các câu hỏi được sử dụng trong đợt 
khảo sát này đã đo được đúng điều cần đo, các thông tin về đánh giá 
giảng viên theo chương trình CĐSP mới là hoàn toàn có thể tin cậy 
được. 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Chương trình đào tạo giáo viên THCS trình độ Cao đẳng được 
ban hành theo Quyết định số 15 ngày 11 tháng 6 năm 2004 (gọi tắt là 
chương trình 2004) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được 
các trường CĐSP triển khai áp dụng từ năm học 2004- 2005. So với 
những lần đổi mới chương trình trước đây (1980, 1988 và 1996) thì 
chương trình 2004 sâu rộng và triệt để hơn, điều này đã nói lên thành 
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công bước đầu của chương trình CĐSP mới. Chương trình 2004 với 
tư duy xây dựng mới trên cơ sở bám sát vào mục tiêu đổi mới giáo 
dục đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ 
giáo viên THCS. Chính vì vậy chương trình CĐSP mới 2004 đã tác 
động một cách sâu sắc đến toàn bộ hoạt động đào tạo của các trường 
CĐSP nói chung và từng giảng viên nói riêng. Phân tích kết quả 
đánh giá sự chuyển biến của giảng viên thông qua thực hiện chương 
trình CĐSP mới cho thấy:  
 3.1. Về nhận thức của Giảng viên:  

Chương trình CĐSP 2004 đã khắc phục và đổi mới được, xuất phát  

từ quan điểm dạy học là dạy tư duy, phát triển năng lực cá nhân, dạy  

 cách học là chính. Giảng viên nhất trí với định hướng “Chuyển từ 

đào tạo kiến thức là chính, nâng lên thành đào tạo năng lực làm 

chÝnh”. Nhận thức trên đã đưa đến một nhận thức khác có tính logic 
đó là việc xây dựng chương trình chi tiết có chất lượng cao, gi¶ng 

viên nhất trí với "Mục tiêu đào tạo là hình thành và phát triển các 

năng lực của người thầy giáo tương lai trên cơ sở một nền tảng kiến 

thức, kỹ năng cần thiết và vững chắc". Nhận thức này làm cho người 
dạy cũng như các nhà quản lý chuyên môn luôn có ý thức hoàn thiện 
và giảng viên cũng nhất trí với “Mục tiêu chủ yếu và thiết thực của 

Chương trình là sinh viên tốt nghiệp dạy được, tiến tới dạy tốt chương 

trình và sách giáo khoa THCS mới”. 

3.1.1. Mục tiêu đào tạo là hình thành và phát triển các năng lực 

của người thầy giáo tương lai trên cơ sở một nền tảng kiến thức, kỹ 

năng cần thiết và vững chắc được thể hiện qua sự nhất trí: 
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Sự nhất trí với Mục tiêu đào tạo theo vùng địa lý (%) cho thấy tỷ lệ  
“hoàn toàn nhất trí”cao ở các Tây Bắc, Đông Bắc, còn tỷ lệ thấp ở 
Đồng Bằng sông Cửu Long, Duyên hải nam Trung Bé. Theo đánh 
giá chung định hướng đào tạo và mục đích đào tạo của các tỉnh và 
trường có thể giống nhau nhưng đặc điểm  địa lý và nhận thức khác 
nhau có thể dẫn tới việc thực hiện khác nhau. Do đó dẫn đến tình 
trạng trên.  
 
 
 
 
 
 
Biểu 3.1.1.1 - Nhất trí với mục tiêu đào tạo theo vùng miền 
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 Biểu 3.1.1.2 - Nhất trí với mục tiêu đào tạo theo chức vụ: Do 
cùng nhất trí, cùng thống nhất với Mục tiêu đào tạo theo chức vụ  

(%) của trường đề ra mà tỷ lệ "hoàn toàn nhất trí" ở các chức vụ là 

tương đối giống nhau.  
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Biểu 3.1.1.3 - Nhất trí với mục tiêu đào tạo theo Khối ngành: Đối 
với Mục tiêu đào tạo hình thành và phát triển các năng lực của 
người thầy giáo dựa trên cơ sơ nền tảng kiến thức, kỹ năng cần 
thiết và vững chắc theo các khối ngành (%) cho thấy tỷ lệ "hoàn 

toàn nhất trí" ở  khối ngành KH tự nhiên và KH xã hội-nhân văn 
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cao là do đáp ứng được mục tiêu đào tạo tốt còn tỷ lệ "hoàn toàn 

nhất trí" ở các khối ngành khoa KH giáo dục là thấp so với 2 khối 
ngành (tự nhiên và xã hội-nhân văn). 
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3.2. Về chuyên môn của Giảng viên: 
 Đánh giá tác động của Chương trình đến đội ngũ giảng viên về mặt 
chuyên môn, chúng ta thấy những định hướng mới trong cách xây 
dựng chương trình cũng với những quan niệm mới về dạy học dẫn 
đến hoạt động của người thầy cũng có những thay đổi rất cơ bản. 
Bản thân chương trình và những quan niệm mới về dạy học đã tạo ra 
những tiền đề buộc người dạy không thể đi theo lối mòn hay sử dụng 
những phương pháp lạc hậy kém hiệu quả mà phải tự mình tìm tòi 
vươn lên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng để chuyển tải kiến 
thức đến cho người học. Vì vậy mà khi thực hiện chương trình CĐSP 
mới Giảng viên đã đáp ứng được: 
Nội dung đảm bảo tính cập nhật với sự tiến bộ của khoa học kỹ 

thuật; phù hợp với trình độ sinh viên CĐSP; phù hợp với Chương 

trình THCS mới; phù hợp với Sách giáo khoa THCS mới; phù hợp với 

Phương pháp dạy học THCS mới; phù hợp với Phương pháp Kiểm tra 

- Đánh giá THCS mới; đáp ứng được nội dung  tích hợp Chuyên môn 
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với Nghiệp vụ; Chương trình CĐSP mới Giảng viên đã "Hướng dẫn 

Sinh viên nghiên cứu khoa học; Semina, học nhóm; Tăng giờ tự học; 
Thực hiện đổi mới bài thực hành, thực tập".  

3.3. Về nghiệp vụ của giảng viên:  

Năng lực về nghiệp vụ tức là khả năng tư vấn cho người học, cung 
cấp kiến thức cho người học (tức là năng lực chuyên môn). Trong 
hoạt động đào tạo về Nghiệp vụ sư phạm theo Chương trình CĐSP:  
Giảng viên đã theo cách tiếp cận "Gợi mở khám phá, Phát hiện và 

giải quyết vấn đề, Lấy người học làm trung tâm ". Khi thực hiện 

Chương trình CĐSP mới Giảng viên đã hướng dẫn thảo luận nhóm, 

theo cách tiếp cận tích cực hóa hoạt động học; Giảng dạy dựa trên Dự 

án; Giảng dạy dựa trên nhu cầu của người học; Tiếp cận xây dựng 

môi trường học tập; Theo cách tiếp cận Giáo viên là trung tâm; 

Phương pháp thuyết trình; Giảng viên đã thực hiện được "Mở rộng 

hoạt động cộng đồng"; Tổ chức hoạt động ngoại khóa" GV đã tổ 

chức hoạt động ngoại khóa theo vùng địa lý.  

 3.4. Về sử dụng trang thiết bị của giảng viên:  
Để đáp ứng được mục tiêu về đổi mới phương pháp người thầy phải 
tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học, 
đổi mới phương pháp thuyết trình. Sự đa dạng các hình thức soạn 
giáo án, đa dạng hình thức tổ chức dạy học. Do vậy, khi thực hiện 

Chương trình CĐSP mới Giảng viên phải sử dụng được. 

3.5. Về kiểm tra đánh giá của giảng viên:  

Bất kỳ một quá trình giáo dục nào mà một con người tham gia cũng 
nhằm tạo ra những biến đổi nhất định trong con người đó. Muốn biết 
những biến đổi đó xảy ra ở mức độ nào phải đánh giá hành vi của 
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người đó trong một tình huống nhất định. Việc đánh giá cho phép 
chúng ta xác định, một là mục tiêu giáo dục được đặt ra có phù hợp 
hay không và có đạt được hay không, hai là việc giảng dạy có thành 
công hay không, học viên có tiến bộ hay không. Do vậy, trong lĩnh 
vực Kiểm tra – Đánh giá theo Chương trình mới, Giảng viên đã:  
 Thông báo cho SV phương pháp đánh giá môn học; Đã giao cho học 
viên làm các bài kiểm tra không đòi hỏi phải thuộc lòng; Sử dụng các 

hình thức Kiểm tra Đánh giá khác nhau; Kết quả đánh giá công bằng 

và khách quan; Khi thực hiện Chương trình CĐSP mới  "Đã có phản 

hồi kết quả đánh giá  cho SV". 

3.6.  Đánh giá chung về sự chuyển biến của Giảng viên:  
Chương trình CĐSP mới (chương trình CĐSP 2004) được xây dựng 
với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên THCS 
của toàn ngành từ đó nâng cao chất lượng giáo dục THCS, như vậy 
cũng có nghĩa là toàn thể đội ngũ giáo viên THCS cần phải có sự 
thâm nhập chương trình cả phần lý luận chung cho đến kiến thức 
chuyên môn của từng ngành cụ thể. Nhìn chung, chương trình mới 
đã quán triệt các định hướng và về cơ bản, đã đáp ứng các yêu cầu 
được nêu trong Nghị Quyết của Quốc hội về đổi mới giáo dục phổ 
thông. Khi thực hiện chương trình CĐSP 2004 giảng viên đã thực 
hiện được:  
Bồi dưỡng để dạy tích hợp Chuyên môn với Nghiệp vụ; Tham gia góp 

ý để điều chỉnh kịp thời những bất cập trong quá trình thực hiện 

Chương trình CĐSP mới; Điều chỉnh nội dung; Tham gia điều chỉnh 

về Cấu trúc; Giảng viên đã góp phần làm cho CT: "Phù hợp với 

Chương trình THCS"; "Phù hợp với Sách giáo khoa THCS";  "Phù 

hợp với Phương pháp Dạy - Học”; "Phù hợp với Phương pháp Kiểm 
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tra - Đánh giá THCS"; Ngoài ra Giảng viên đã góp phần vào việc 

hình thành ở người Sinh viên "Năng lực chẩn đoán nhu cầu và đặc 

điểm đối tượng giáo dục";  "Năng lực tư vấn cho học sinh tự thiết kế 

kế hoạch học tập phù hợp với nhu cầu, khả năng và hoàn cảnh của 

mình"; "Năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, 

đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học"; "Năng lực giám sát đánh 

giá kết quả hoạt động giáo dục"; "Năng lực giải quyết những vấn đề 

nảy sinh trong thực tiễn giáo dục" 

Ngoài việc đánh giá sự chuyển biến và phân tích tác động đối với 
Giảng viên khi tham gia chương trình CĐSP 2004 về nhận thức, 
chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, sử dụng trang thiết bị và kiểm tra 
đánh giá, Giảng viên tham gia chương trình CĐSP 2004 còn cho biÕt 
một số ý kiến đánh giá chung về tác động của Dự án đào tạo giáo 

viên THCS thông qua thực hiện Chương trình CĐSP mới: “Giảng 
viên THCS không chỉ được đào tạo ở trình độ CĐSP mà đã có một 
bộ phận được đào tạo ở trình độ ĐHSP, sau Đại học. Các trường 
CĐSP cũng đã trở thành trường SP đa hệ đa cấp chứ không chỉ đào 
tạo trình độ CĐSP. Do đó, sẽ hợp lý nếu dùng” chương trình ĐTGV 
THCS trình độ CĐSP”.  
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
1. Kết luận: Đánh giá tác động của dự án đào tạo giáo viên THCS 
đối với giảng viên thông qua thực hiện chương trình CĐSP mới. 
Những vấn đề chính rút ra từ kết quả phân tích: 

1.1 Chương trình và giáo trình đã đáp ứng được mục tiêu 

đào tạo ở mức hợp lý về cả nội dung và cấu trúc. 

Chương trình và giáo trình đã tập trung vào việc hình 
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thành ở người sinh viên các năng lực cơ bản của người 

giáo viên THCS. 

1.2 Chương trình, giáo trình ở một mức độ nào đó đã phù 

hợp với đối tượng người học là sinh viên CĐSP. 

Chương trình, giáo trình, sách giáo khoa mới đã phù 

hợp với nội dung phổ thông trung học cơ sở.  

1.3 GV đã quán triệt được quan điểm dạy học là dạy cách 

học, chú trọng dạy năng lực tư duy hơn việc giảng dạy 

kiến thức đơn thuần. Do đó giáo viên các trường đã 

bước đầu cải tiến PPDH, sử dụng phương tiện hiện đại 

trong công tác giảng dạy, đồng thời cải tiến phương 

pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

Tuy nhiên, việc sử dụng các phương tiên tiên tiến trong 

dạy học và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá 

chưa thực sự mạnh mẽ do còn nhiều khó khăn: khó 

khăn về chính sách, cơ chế chưa đổi mới, về phân bố 

tài chính.  

1.4 Các trường thí điểm trong năm qua đã có nhiều nỗ lực 

trong việc thực hiện chương trình đào tạo mới. Có 

nhiều trường đã chủ động triển khai các hội nghị đóng 

góp ý kiến điều chỉnh chương trình, giáo trình trong 

từng học kỳ. Tạo điều kiện để giáo viên giảng dạy 

chương trình một cách hiệu quả như: báo cáo về việc 

đổi mới chương trình, tạo điều kiện cho giáo viên sử 

dụng trang thiết bị dạy hoc,tổ chức tham quan học tập 

kinh nghiệm giảng dạy giữa các trường. 
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2.  Một số khuyến nghị: 
 Về chính sách  

- Cần có cơ chế mở hơn để các cơ sở đào tạo chủ động và có 

quyền quyết định trong việc thực hiện chương trình cũng như 

kiểm tra đánh giá. 

- Cần có quy chế, chính sách động viên khuyến khích đối với 

giảng viên. 

 Đối với cán bộ thực hiện chương trình 

- Cần tổ chức cho Cán bộ và Giảng viên quán triệt hơn nữa mục 

tiêu đào tạo, nghiên cứu nắm vững chương trình mới. 

- Tổ chức nhiều hội thảo để trao đổi, đánh giá chương trình theo 

chuyên ngành. 

- Cần tăng cường mở các lớp tập huấn, sử dụng các phương tiện 

dạy học hiện đại cho Giảng viên.  

- Tạo điều kiện cho các giảng viên có thể tham gia cập nhật các 

phương pháp dạy học mới. 

 Đối với người được hưởng lợi từ chương trình 

- Cần làm cho SV nhanh chóng làm quen với phương pháp học 

mới ở CĐSP, coi chức năng cơ bản của dạy là dạy cách học, coi 

dạy phương pháp học là một mục tiêu dạy học.  

- Cần khắc phục tình trạng không đồng đều về trình độ sinh viên. 

Một số trường như CĐSP Huế, Lạng Sơn, Thái Nguyên có 

nhiều học sinh từ các vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc nên 

ít tiếp xúc các phương tiện hiện đại, khả năng tiếp thu yếu, nên 

chăng tổ chức bổ túc các kiến thức cho họ. 

 Về chương trình 
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Chương trình mới hiện đại, phù hợp với chương trình và SGK THCS , 

giúp sinh viên phát triển những năng lực cần thiết của người GV. 

Chương trình mới nói chung hay, dễ tiếp thu, nâng cao kiến thức cho 

sinh viên, có tính khoa học, phù hợp với nhu cầu đổi mới, truyền tải 

thông tin khá đầy đủ. Tuy nhiên cần khắc phục một số điểm yếu sau 

đây:   

- Cần giảm khối lượng kiến thức của một số chương trình môn 

học .  

- Kiến thức của một vài môn chuyên ngành cần sâu sắc hơn, cần 

tăng thời gian cho các môn chuyên ngành, giảm tải môn đại 

cương . 

- Cần phân bố thời gian hợp lí hơn, thời gian học lý thuyết trên 

lớp quá nhiều, ít thời gian tự học. Cần tăng tiết thực  hành, tăng 

ngoại khoá, giảm thời lượng ở các môn học chung.  

- Cần tăng cường thêm những môn học mang tính nghiệp vụ 

như: Tập giảng, tập viết bảng nên dành khối lượng nhiều hơn 

để rèn luyện nghiệp vụ SP. 

- Cần có tiết hướng dẫn cho sinh viên sử dụng các phương tiện 

hiện đại. 

 Về giáo trình 

Giáo trình mới trình bày đẹp, dễ hiểu, rõ ràng, gây hứng thú, nhiều 

hình ảnh trực quan sinh động. Tuy nhiên cần khắc phục một số điểm 

yếu sau đây:   

- Cần có đủ và kịp thời giáo trình mới, tránh tình trạng sinh viên 

phải dùng giáo trình phô tô . 

- Cần sửa những thông tin chưa thống nhất giữa chương trình và 

giáo trình. 
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- Cần sửa một số nội dung chưa thống nhất giữa giáo trình CĐSP 

và SGK THCS. 

- Cần giảm tải  giáo trình môn chung kiến thức còn nặng . 

- Cần rút gọn giáo trình các môn đại cương quá dài, có nhiều 

thuật ngữ khó hiểu. 

- Nên có thêm nhiều ví dụ và bài tập, nên viết ngắn gọn, dễ hiểu 

hơn, tăng ví dụ cụ thể, tranh minh họa. 

- Cần sửa lỗi chính tả.  

- Môn Rèn luyện nghiệp vụ SP cần đưa nhiều tình huống sư 

phạm. 

 Phương pháp dạy và Phương pháp học 

- Cần phải coi chức năng cơ bản của dạy là dạy cách học, coi 

dạy phương pháp học là một mục tiêu dạy học chứ không phải 

chỉ là một cách thức nâng cao hiệu quả dạy học để thúc đẩy sự 

chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập tự giác, tích cực, 

chủ động và sáng tạo.  

- Khuyến khích GV sử dụng các phương pháp dạy học tích cực.  

- Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên dạy thí 

điểm của các trường. 

- Cần giành nhiều thời gian cho SV tự nghiên cứu dưới sự hướng 

dẫn của GV. 

 Phương tiện  dạy học 

- Cần cung cấp đủ và kịp thời thiết bị dạy học. Các trường CĐSP 

cần có những thiết bị tương ứng như  ở trường THCS. 

- Cần trang bị phòng học bộ môn. 

- Cần có những lớp bồi dưỡng bổ sung và cập nhật kiến thức và 

sử dụng trang thiết bị dạy học cho GV. 
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